
Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  
đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá việt nam hiện nay 

Lê Hường (*) 

 1. Văn hoá mang bản sắc dân tộc và 
dân tộc là yếu tố quyết định tính riêng 
biệt của một nền văn hoá. Bản sắc văn 
hoá dân tộc Việt Nam là tố chất được hợp 
tụ, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử 
đấu tranh dựng nước và giữ nước của 
dân tộc. Bản sắc đó không phải là những 
giá trị bất di bất dịch mà luôn được bồi 
đắp thêm những giá trị mới được hình 
thành trong quá trình hội nhập và tiếp 
biến giữa các nền văn hoá. Văn hoá tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc là lực lượng 
tinh thần, là nhân tố trí lực có tác dụng 
thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện. Xây 
dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc là hướng đến thoả mãn nhu 
cầu văn hoá tinh thần ngày càng cao của 
nhân dân, nâng cao tinh thần yêu nước, 
tố chất khoa học và tố chất đạo đức của 
toàn dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển 
bền vững của đất nước trên con đường 
phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. 

Chủ trương của Đảng và Nhà nước 
ta là phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN đi đôi với việc xây 
dựng phát triển nền văn hoá đậm đà 
bản sắc dân tộc, là một lựa chọn phù 
hợp với thực tiễn của Việt Nam và phù 
hợp với xu hướng vận động và phát 
triển của thế giới. 

Có thể nói kinh tế thị trường là “cái 
phổ biến”, còn kinh tế thị trường định 
hướng XHCN là “cái đặc thù” của Việt 
Nam, phù hợp với điều kiện và đặc điểm 
cụ thể của Việt Nam (1, tr.106-107). 
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 
Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần có sự quản 
lý của nhà nước nhằm thực hiện mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh” (1, tr.108), 
gắn tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc 
xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nền kinh 
tế thị trường của Việt Nam vận hành 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và 
sự quản lý của Nhà nước pháp quyền 
XHCN được định hướng cao về mặt xã 
hội nhằm hạn chế tối đa những khuyết 
tật có tính tự phát của cơ chế thị trường 
và phục vụ lợi ích của đa số nhân dân. (∗) 

Việc chuyển đổi từ thể chế kinh tế 
kế hoạch tập trung sang thể chế kinh tế 
thị trường định hướng XHCN đồng 
nghĩa với việc thay đổi các giá trị văn 
hoá, phương thức sản xuất sản phẩm 
văn hoá, cách thức truyền bá lưu thông, 

                                           

(∗) ThS., Viện Triết học. 
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tiêu dùng các sản phẩm văn hoá. Sự xác 
lập cơ chế kinh tế thị trường làm xuất 
hiện những hệ giá trị văn hoá mới làm 
đảo lộn không ít các giá trị văn hoá 
truyền thống; đời sống và nhu cầu văn 
hoá của nhân dân ngày càng cao, sản 
phẩm văn hoá ngày càng đa dạng phong 
phú, thị trường văn hoá ngày càng sôi 
động. Bên cạnh những tác động tích cực, 
những tác động trái chiều của cơ chế thị 
trường đến văn hoá đang làm xuất hiện 
nhiều sản phẩm phi văn hoá, phản khoa 
học trong đời sống xã hội. Vì vậy, khi 
nghiên cứu vấn đề tác động của kinh tế 
thị trường định hướng XHCN với sự 
nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam 
hiện nay, một câu hỏi cần được đặt ra 
và luận giải: phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN có mâu thuẫn 
hay thống nhất biện chứng với việc xây 
dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc? 

2. Trước hết có thể khẳng định rằng, 
quá trình chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, ở nước ta, trong những năm vừa 
qua cho thấy: cơ chế thị trường đã phát 
huy tác dụng tích cực to lớn đến sự phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội.  

Là một bộ phận của kiến trúc 
thượng tầng, nếu như trước đây, văn 
hoá chỉ đơn thuần là những hệ quan 
niệm, tư tưởng tác động gián tiếp đến cơ 
sở hạ tầng xã hội thì giờ đây, văn hoá 
tác động trực tiếp đến sức sản xuất xã 
hội. Không thiên về cấp phát như thời 
bao cấp, hoạt động sản xuất sản phẩm 
văn hoá nghệ thuật tự nó quay vòng để 
tái sản xuất và bị chi phối bởi quy luật 
cung cầu. Thị trường trở thành biểu đồ 
xác định mối quan hệ cung – cầu sản 
phẩm văn hoá nghệ thuật.  

Xét về mặt sản xuất, phân phối, lưu 
thông, dưới tác động của cơ chế thị 
trường, văn hoá trở thành một ngành 

công nghiệp vận hành theo các quy luật 
của thị trường và thị trường trở thành 
cơ chế điều tiết hoạt động sản xuất, 
phát triển văn hoá. Đặc biệt trong vài 
thập niên gần đây, văn hoá ngày càng 
chịu sự tác động của khoa học – kỹ 
thuật. Phương thức sản xuất, chuyển 
tải, lưu thông văn hoá ngày càng mở 
rộng và hiệu quả nhờ các phương tiện 
khoa học kỹ thuật hiện đại. Do vậy các 
sản phẩm văn hoá nghệ thuật trên thị 
trường vô cùng đa dạng và phong phú 
đến với người tiêu dùng bằng nhiều 
hình thức, cho phép thoả mãn nhu cầu 
thưởng thức văn hoá nghệ thuật ngày 
càng cao của công chúng. Mặt khác, 
phát triển kinh tế thị trường định 
hướng XHCN có ý nghĩa giải phóng và 
phát triển sức sản xuất xã hội, huy động 
nhiều nguồn lực tài chính của xã hội tạo 
cơ sở vật chất để tái sản xuất, tăng đầu 
tư phát triển các dịch vụ văn hoá, bảo 
tồn, tôn tạo các di sản văn hoá, góp 
phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc.   

Xét về mặt giá trị, các giá trị tiêu 
biểu cho bản sắc văn hoá dân tộc là: 
lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường 
dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng 
đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng 
xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, 
trọng nghĩa tình (theo: 2, tr.56), vẫn 
đóng vai trò là nền tảng tinh thần và là 
động lực định hướng, chi phối toàn bộ 
đời sống xã hội trong nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Những giá 
trị này hiện đang có sự thay đổi, và được 
bổ sung thêm những nội dung mới dưới 
tác động của cơ chế thị trường.  

Trước hết, đó là sự thay đổi theo 
hướng kế thừa và phát triển. Truyền 
thống yêu nước, ý thức tự cường dân 
tộc... hiện nay được thể hiện ở quyết 
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tâm đổi mới phát triển kinh tế, đưa đất 
nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, giữ 
vững ổn định về chính trị. Điều này 
xuất phát từ ý thức về sự nghèo đói và 
lạc hậu, coi đó cũng là nỗi nhục không 
kém nỗi nhục mất nước. Điểm khác biệt 
trong xã hội hiện đại so với xã hội 
truyền thống là sự khẳng định con 
người cá nhân trong cộng đồng. Nếu 
trong xã hội truyền thống, con người cá 
nhân chưa bao giờ được coi là một thực 
thể độc lập có quyền tồn tại và phát 
triển nhân cách, tài năng thì trong điều 
kiện kinh tế xã hội của thời kỳ đổi mới, 
con người cá nhân được khẳng định 
trong cộng đồng. Mỗi cá nhân trong nền 
kinh tế thị trường đều có quyền lợi và 
nghĩa vụ phát huy tính năng động, tích 
cực, chủ động, sáng tạo của mình để làm 
giàu cho bản thân, cho gia đình và cho 
xã hội. 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, kinh 
tế thị trường thúc đẩy quá trình hội 
nhập kinh tế và hội nhập văn hoá, tạo 
điều kiện mở rộng và giao lưu văn hoá 
giữa các quốc gia, dân tộc, cộng đồng, cá 
nhân. Các sản phẩm nghệ thuật mang 
đậm bản sắc văn hoá dân tộc như: gốm, 
sứ, điêu khắc… có điều kiện được khôi 
phục, được cộng đồng tiếp nhận và   
quảng bá ra thế giới. Các loại hình nghệ 
thuật dân tộc như: quan họ, ca trù, hát 
văn, hát xoan có cơ hội được bảo tồn, gìn 
giữ và được công nhận là di sản văn hoá 
thế giới. Quá trình hội nhập kinh tế và 
văn hoá đã tạo điều kiện để tinh hoa 
văn hoá Việt được bạn bè thế giới biết 
đến nhưng cũng là thách thức đối với 
một quốc gia trong việc giữ gìn, xây 
dựng bản sắc văn hoá dân tộc. 

Như vậy, những tác động tích cực 
của nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN cho thấy, cơ chế thị trường chẳng 
những không đối lập mà còn là một 

nhân tố khách quan cần thiết của việc 
xây dựng và phát triển đất nước theo 
con đường XHCN (2, tr.26). Chúng ta 
chỉ có thể xây dựng “nền kinh tế thị 
trường” kết hợp với “định hướng XHCN” 
khi văn hoá bao trùm, chi phối nền kinh 
tế thị trường. Phát triển kinh tế thị 
trường để tạo động lực và cơ sở để phát 
triển văn hoá chứ không tách rời các 
mục tiêu về văn hoá xã hội. Nghĩa là, 
trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, văn hoá và kinh tế hoà quyện 
vào nhau để bảo đảm cho xã hội phát 
triển bền vững và lành mạnh. Mối quan 
hệ giữa kinh tế và văn hoá có thể xem 
như mối quan hệ giữa “chân ga” và 
“chân thắng”, giữa cái “tĩnh” và cái 
“động”. Kinh tế bao giờ cũng có xu 
hướng lao về phía trước và tăng tốc, 
nhất là với những đất nước đang phát 
triển như nước ta. Khi kinh tế lao tới, 
thì vai trò giữ “thắng” của văn hoá là vô 
cùng cần thiết. Khi kinh tế và cả xã hội 
lao tới, thì văn hoá, theo nhà văn 
Nguyên Ngọc, phải lùi lại một chút, bởi 
văn hoá là gì, nếu không phải là sự bình 
tĩnh, bình tâm, sự vững chắc, vững chãi 
của con người và xã hội. Kinh tế, chính 
trị là cần thiết, là quyết định, nhưng 
văn hoá mới là cái quyết định hơn, bởi 
nó là nền tảng để bảo đảm cho sự phát 
triển bền vững và lành mạnh của xã hội 
(xem thêm: 3, tr.15-16). 

Việc khẳng định tính thống nhất 
của văn hoá với kinh tế thị trường 
không có nghĩa là phủ định tính khác 
biệt giữa chúng. Văn hoá tiên tiến 
hướng đến những giá trị nhân văn làm 
mục tiêu, trong khi thị trường lại hướng 
đến những giá trị lợi ích. Hai mục tiêu 
này không phải lúc nào cũng nhất trí 
với nhau. Chính sự khác biệt giữa kinh 
tế và văn hoá đã làm xuất hiện mâu 
thuẫn giữa lợi ích và những giá trị nhân 
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văn trong quá trình phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN và việc 
xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc. 

Dưới góc độ đầu tư văn hoá, các nhà 
đầu tư cho rằng, việc đầu tư cho văn 
hoá có nhiều rủi ro. Nếu như du lịch 
hay thể thao, có thể thấy rõ lợi nhuận 
đầy hứa hẹn trong đầu tư khách sạn, 
các tuyến du lịch, đào tạo vận động 
viên, thi đấu… thì việc đầu tư cho văn 
hoá rất khó khăn, gặp nhiều rủi ro và 
hiệu quả thấp. Kêu gọi các nhà đầu tư 
đổ tiền để xây dựng cơ sở vật chất như  
nhà hát, rạp phim hay bảo tồn các loại 
hình văn hoá truyền thống Việt Nam là 
điều không tưởng. Trong khi đó, sản 
phẩm văn hoá là siêu kinh tế. Văn hoá 
tiên tiến hướng đến những giá trị nhân 
văn làm mục tiêu, trong khi thị trường 
lại hướng đến những giá trị lợi ích. Hai 
mục tiêu này không phải lúc nào cũng 
nhất trí với nhau. Khi không nhất trí 
với nhau sẽ dẫn đến những mâu thuẫn 
giữa một bên là lợi ích kinh tế và một 
bên là những giá trị nhân văn của văn 
hoá. Xuất hiện tình trạng một số ngành 
nghệ thuật, sản phẩm nghệ thuật 
không đáp ứng được nhu cầu thị hiếu 
của công chúng bị lãng quên và ngày 
càng lụi tàn. Nhiều sản phẩm văn hoá 
có giá trị thấp, có khả năng gây hiếu kỳ 
lại có sức hấp dẫn đối với công chúng. 
Chẳng hạn như những sản phẩm âm 
nhạc, điện ảnh thị trường; những tự 
truyện, hồi ký khai thác về đời tư của 
nghệ sĩ, người mẫu; những truyện ngắn, 
tiểu thuyết khai thác chủ đề tình dục, 
mê tín dị đoan... được khuếch trương và 
là nguồn thu lợi nhuận hấp dẫn.  

Rõ ràng, thị trường không phân biệt 
được đẹp – xấu, thiện - ác trong các sản 
phẩm văn hoá. Việc thực hiện hai mục 
tiêu kinh tế và văn hoá như thế nào là 
phụ thuộc vào sự điều tiết của con người 

chứ không phải là thị trường. Doanh 
thu và nghệ thuật là hai khái niệm mà 
nhà sản xuất nghệ thuật nào cũng mơ 
ước thành một thực thể thống nhất, là 
cái đích hướng tới trong ngành công 
nghiệp văn hoá. Nhưng trong nền kinh 
tế thị trường, khi nhà sản xuất nghiêng 
về lợi nhuận nhiều hơn thì mục tiêu về 
văn hoá thường bị bỏ qua. Cho nên, sự 
thống nhất, hài hoà giữa mục tiêu về 
kinh tế và văn hoá vẫn là lý tưởng. Tuy 
nhiên, phát triển văn hoá trong nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, 
không thể tách rời kinh tế thị trường 
nhưng lại không thể hoàn toàn bị thị 
trường thao túng. Vì vậy, cần kết hợp 
được yếu tố nghệ thuật và yếu tố thương 
mại trong sản xuất nghệ thuật, kết hợp 
phát triển kinh tế với phát triển văn 
hoá, gắn đầu tư phát triển kinh tế với 
đầu tư phát triển văn hoá trong nền 
kinh tế thị trường.  

Trên phương diện các giá trị văn 
hoá, bản sắc văn hoá cũng cần phải 
được nhìn nhận dưới góc độ khoa học 
trên cơ sở của quy luật phủ định biện 
chứng. Trong các yếu tố được xem là 
bản sắc có cả cái tích cực lẫn cái tiêu 
cực, đôi khi cái tích cực của quá khứ lại 
là cái tiêu cực đối với hiện tại. Vì vậy, 
bản sắc văn hoá dân tộc phải được lựa 
chọn để tiếp thu yếu tố tinh hoa và tinh 
thần của thời đại. Chẳng hạn, người 
Việt có lối sống dựa vào thiên nhiên, 
nhưng việc khai thác lạm dụng tài 
nguyên đang khiến con người phải đối 
mặt với sự nghiệt ngã của thiên nhiên 
do những biến đổi khí hậu, môi trường 
gây ra. Cách ứng xử  thiên về cảm tính 
trong quan hệ với cộng đồng thể hiện 
qua chủ nghĩa bình quân và sự dân chủ 
theo lối cào bằng đang tạo nên những 
bất bình đẳng ngày càng nhiều trong 
quan hệ xã hội, người tài chưa được 
trọng dụng, chưa kích thích được khả 
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năng sáng tạo của người lao động, đúng 
sai không minh bạch. Khi chuyển sang 
xã hội đô thị, do đặc điểm của mô hình 
xã hội này, cái được đề cao không phải 
là tập thể nữa mà là cá nhân. Cái mà 
người ta quan tâm trước hết là lợi ích cá 
nhân chứ không phải là lợi ích tập thể, 
sự an toàn của cá nhân trước hết chứ 
không phải là sự an toàn của cộng đồng. 
Vì vậy, mặt trái của việc gia tăng quá 
trình đô thị hoá đang làm rạn nứt mối 
quan hệ gắn kết chặt chẽ cộng đồng, 
xuất hiện nguy cơ tách cá nhân ra khỏi 
cộng đồng, xuất hiện sự vô cảm của con 
người trước cái xấu, cái ác trong xã hội. 
Đó là nguyên nhân, mầm mống của việc 
xuất hiện nhiều sự bất trắc, nhiều cái  
xấu, cái ác trong xã hội hiện đại.   

Khi mục đích tăng trưởng kinh tế 
không song hành cùng phát triển bền 
vững, môi trường sẽ bị tàn phá và tài 
nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn 
kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng cuộc sống và đến các thế hệ tương 
lai.  Đây chính là vấn đề văn hoá và đạo 
đức. Trong bối cảnh khủng hoảng năng 
lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện 
nay, sử dụng năng lượng có hiệu quả 
không lãng phí, không tàn phá tài 
nguyên môi trường là một tiêu chí quan 
trọng đánh giá một quốc gia phát triển 
hay chậm tiến. Nhưng có lẽ xã hội văn 
minh phi cacbon của thế kỷ XXI vẫn là 
điều xa vời đối với chúng ta. 

Khi tăng trưởng kinh tế không song 
hành với văn hoá thì những bất cập về 
văn hoá nổi lên gay gắt sẽ cản trở sự 
phát triển của kinh tế. Nếu chạy theo 
GDP bằng mọi giá, chúng ta sẽ rơi vào 
tình trạng phân hoá giàu nghèo gay gắt, 
dẫn đến sự phân hoá sâu sắc trong đời 
sống văn hoá, tạo ra những bất bình 
đẳng trong việc hưởng thụ các thành 
quả văn hoá của nhân dân. 

Nếu trên tầm vĩ mô, GDP được xem 
là tiêu chí độc tôn, thì ở những thang 
bậc thấp hơn, đồng tiền được xem là 
thống soái. Đây là lý do quan trọng nhất 
khiến văn hoá bị xâm hại, thụt lùi và 
những nhà văn hoá đích thực khó tìm 
thấy chỗ để phát huy vai trò của mình 
trong cộng đồng. Một môi trường văn 
hoá lành mạnh, dân chủ, không chịu sự 
thống trị của đồng tiền là mục tiêu cần 
vươn tới để phát triển giới tinh hoa, chỉ 
có thế văn hoá mới thực sự trở thành 
động lực thúc đẩy xã hội phát triển 
(xem: 4, tr.17-19). 

3. Có thể thấy: quá trình đổi mới 
hơn 20 năm qua “là hoàn toàn cần thiết 
để giải phóng và phát huy được các tiềm 
năng sản xuất trong xã hội. Song thực 
tế cho thấy bản thân nền kinh tế thị 
trường không phải là liều thuốc vạn 
năng. Hơn nữa, cùng với sự kích thích 
sản xuất phát triển, kinh tế thị trường 
cũng là môi trường thuận lợi để nảy 
sinh và phát triển nhiều tệ nạn xã hội” 
(5, tr.55). Tuy nhiên, về cơ bản, xu 
hướng kế thừa, phát huy những giá trị 
tốt đẹp của văn hoá dân tộc là xu hướng 
phổ biến. Xu hướng này hiện đang phát 
huy những thế mạnh của dân tộc, đáp 
ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của 
đất nước. Vì vậy cần có những biện 
pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu 
cực của cơ chế thị trường đối với việc 
xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. 

Thứ nhất, cần nhận thức rằng: văn 
hoá phải là mục tiêu, động lực của sự 
phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc XHCN. Sự phát triển của đất 
nước Việt Nam có bền vững hay không, 
nền kinh tế thị trường có vận hành theo 
định hướng XHCN hay không chỉ khi 
chúng ta làm tốt nhiệm vụ xây dựng 
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nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc trong từng bước đi của quá trình 
CNH, HĐH. Ngay cả quá trình hội nhập 
văn hoá với thế giới trong bối cảnh toàn 
cầu hoá văn hoá cũng không thể đạt 
được ý nghĩa to lớn nếu không làm sáng 
tỏ bản chất và truyền thống văn hoá 
dân tộc Việt Nam. 

Thứ hai, cần phải tập trung vào giải 
quyết hai nội dung cơ bản, có quan hệ 
biện chứng với nhau, là giữ gìn, kế thừa, 
phát triển bản sắc văn hoá dân tộc đi 
đôi với phát huy văn hoá dân tộc, sức 
mạnh nội sinh của đất nước trong quá 
trình hội nhập và phát triển.  

Cần phát huy vai trò của cá nhân, 
cộng đồng, Nhà nước trong việc giữ gìn, 
phát huy và phát triển bản sắc văn hoá 
dân tộc. Nhà nước có vai trò quan trọng 
thông qua những chính sách công cụ 
điều tiết vĩ mô. Còn vai trò của các tổ 
chức, cá nhân thì sao?  

Dưới tác động của nền kinh tế thị 
trường, “tính năng động và tích cực công 
dân được phát huy, sở trường và năng 
lực cá nhân được khuyến khích. Một 
mặt, cơ chế đó đã phát huy vai trò, nội 
lực của cá nhân bằng việc đóng góp công 
sức, tiền của vào công việc lưu giữ, bảo 
tồn, phát triển, quảng bá các giá trị văn 
hoá dân tộc chẳng hạn như: Việt phủ 
Thành Chương, thủ phủ Cà phê Trung 
Nguyên... Những cá nhân này đang góp 
phần lưu giữ tinh hoa văn hoá Việt 
thông qua việc lưu giữ, bảo tồn những 
sản phẩm văn hoá độc đáo của các vùng 
miền. Đồng thời, họ cũng là những 
người biết cách tiếp thu, khơi dậy dòng 
chảy văn hoá Việt trong các nghệ phẩm 
của mình và góp phần quảng bá những 
nghệ phẩm mang đặc trưng tinh hoa 
Việt, tâm hồn Việt, bản lĩnh ý chí của 
người Việt ra thế giới. Mặt khác, cơ chế 
thị trường đang tạo ra rất nhiều kẽ hở 
cho không ít kẻ nhân danh các hoạt 

động văn hoá để thực hiện mục đích rửa 
tiền hoặc đánh bóng bản thân, làm tha 
hoá, biến chất các giá trị văn hoá.  

Bản sắc văn hoá dân tộc là một khái 
niệm luôn luôn vận động. Kinh tế thị 
trường và quá trình toàn cầu hoá kinh 
tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng 
chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, 
gây khó khăn, thách thức lớn cho các 
quốc gia, nhất là những nước đang phát 
triển. Sự ảnh hưởng của quá trình này 
không chỉ ở phương diện kinh tế mà 
trên cả phương diện chính trị, văn hoá. 
Nếu một dân tộc quay lưng lại với 
truyền thống văn hoá, đánh mất bản 
sắc văn hoá thì tâm lý sùng ngoại sẽ 
phổ biến dẫn đến khả năng bị nô dịch về 
kinh tế, chính trị. Trước những thách 
thức của thời đại, việc giữ gìn bản sắc 
văn hoá dân tộc là động lực khơi dậy 
sinh lực từ lòng tự tôn dân tộc và chính 
bản sắc văn hoá sẽ tạo ra tính bản thể 
của sự phát triển dân tộc. 
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